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1. đặt vấn đề
Thương hiệu là một cái tên, một hình ảnh, một

biểu tượng, một thiết kế biểu tượng hoặc kết hợp
của những đặc điểm trên (Yang & cộng sự, 2015).
Trong tâm trí người tiêu dùng, thương hiệu đại
diện cho sự kết hợp phức tạp giữa hình ảnh, kinh
nghiệm và cam kết của công ty đối với khách
hàng. Khách sạn là những tổ chức kinh doanh
trong lĩnh vực dịch vụ, đó là những sản phẩm vô
hình. Vì vậy, việc xây dựng thương hiệu là yếu tố
không thể thiếu trong các khách sạn, bởi một
thương hiệu mạnh có thể làm tăng sự tin tưởng của
khách hàng và giảm thiểu rủi ro về tâm lý và tài

chính khi mua các sản phẩm hoặc dịch vụ vô hình.
Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng ngoài công
cụ tiếp thị thì các tổ chức cần phải tập trung vào
nguồn lực bên trong bao gồm thái độ và hành vi
của nhân viên đối với thương hiệu. Bởi vì nhiều
thương hiệu dịch vụ thành công trên thế giới có
một đặc điểm chung là: nhân viên có thể cung cấp
cho khách hàng trải nghiệm thương hiệu độc đáo
(King & Grace, 2006) bởi vì họ phản ánh tinh thần,
văn hóa, định hướng và hiện trạng của thương
hiệu. Ngành khách sạn cũng cần dựa vào khả năng
và sự sẵn sàng của nhân viên để thực hiện cam kết
thương hiệu với khách hàng (Punjaisri & cộng sự,

tạp chí công thương

Số 14 - Tháng 6/2023

CÁC yếu TỐ Ảnh hưởng đến 
CAM kếT Thương hiệu CủA nhÂn viên:

Trường hợp TẠi Sun SpA reSOrT 
QuẢng Bình

l Hồ THị THúy Nga - Lê THaNH Hải

TÓM TẮT:
Việc xây dựng thương hiệu là yếu tố không thể thiếu trong các khách sạn, bởi một thương hiệu

mạnh có thể làm tăng sự tin tưởng của khách hàng và giảm thiểu rủi ro về tâm lý và tài chính khi
mua các sản phẩm hoặc dịch vụ vô hình. Bài báo tập trung vào đánh giá các yếu tố bên trong tổ
chức có tác động đến cam kết thương hiệu của nhân viên tại Sun Spa Resort Quảng Bình bao gồm:
sự phổ biến kiến thức thương hiệu của tổ chức, lãnh đạo hướng đến thương hiệu và hỗ trợ của tổ
chức. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các yếu tố trên đều ảnh hưởng đến cam kết thương hiệu
của nhân viên. Bài báo có một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao cam kết thương hiệu của nhân
viên trong các khách sạn.

Từ khóa: Cam kết thương hiệu, phổ biến kiến thức thương hiệu, lãnh đạo hướng đến thương
hiệu, hỗ trợ của tổ chức, khách sạn.
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2008). Cam kết thương hiệu của nhân viên là yếu
tố quyết định đến sự thành công trong việc xây
dựng thương hiệu tổ chức của khách sạn (Kim-
pakorn & Tocquer, 2009; Yang & cộng sự, 2015). 

Mặc dù nhận thức được tầm quan trọng của việc
xây dựng cam kết thương hiệu của nhân viên trong
các khách sạn, các nghiên cứu về cam kết thương
hiệu của nhân viên trong lĩnh vực này còn hạn chế.
Đặc biệt, vẫn còn ít nghiên cứu về các yếu tố ảnh
hưởng đến cam kết thương hiệu của nhân viên
(Muhammad & cộng sự, 2019). Trong số ít đó, các
nghiên cứu về cam kết thương hiệu thường tập
trung vào các yếu tố bên ngoài hơn là các yếu tố
bên trong tổ chức (O'Callaghan, 2013). Kết quả các
nghiên cứu trước đây về cam kết thương hiệu cũng
không thống nhất vì nó còn phụ thuộc vào bối cảnh
nghiên cứu (Punjaisri & Wilson, 2011).  

Để lấp khoảng trống trong nghiên cứu về cam
kết thương hiệu ở trên, bài báo này tập trung vào
đánh giá các yếu tố bên trong tổ chức có tác động
đến cam kết thương hiệu của nhân viên trong khách
sạn bao gồm: sự phổ biến kiến thức thương hiệu
của tổ chức, lãnh đạo hướng đến thương hiệu và hỗ
trợ của tổ chức. Mặc dù bài báo chỉ nghiên cứu ở
một khách sạn điển hình (Sun Spa Resort Quảng
Bình) nhưng nó có những hàm ý quản trị có ý nghĩa
thiết thực cho những khách sạn khác trong cả nước.

Sun Spa Resort Quảng Bình là một trong những
khu nghỉ mát cao cấp, là một khu nghỉ mát có chất
lượng dịch vụ rất tốt. Trong những năm qua Sun
Spa Resort Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động
nhằm nâng cao hành vi hướng đến thương hiệu tổ
chức cho nhân viên, tuy nhiên vẫn còn một số bất
cập như: các chương trình phổ biến kiến thức còn
hạn chế, các chính sách hỗ trợ nhân viên để nâng
cao thái độ và hành vi của nhân viên chưa thật sự
tốt... Vì vậy chúng tôi lựa chọn Sun Spa Resort
Quảng Bình làm đơn vị nghiên cứu.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Cam kết thương hiệu của nhân viên
Cam kết thương hiệu của nhân viên được định

nghĩa là mức độ tâm lý gắn bó mà nhân viên cảm
thấy đối với thương hiệu (Burmann & Zeplin,
2005). Cam kết thương hiệu không chỉ tạo ra sự
trung thành về hành vi và sự gắn bó về thái độ mà
còn tạo ra cảm giác cộng đồng giữa những người
cùng gắn liền với thương hiệu (Keller, 2001). Cam
kết thương hiệu còn là sự sẵn lòng của nhân viên để
đạt được mục tiêu thương hiệu (Burmann & Zeplin,

2005). Theo Afshardoost & cộng sự (2021), cam
kết thương hiệu của nhân viên có ba khía cạnh: sự
phục tùng (nhân viên sẵn sàng điều chỉnh quan
điểm và hành vi của mình theo yêu cầu của thương
hiệu), sự đồng nhất (mức độ mà nhân viên tin là
thành phần của thương hiệu và công ty), và nội tâm
hóa (mức độ mà nhân viên đã kết hợp thương hiệu
vào suy nghĩ và hành vi của mình).

2.2. Phổ biến kiến thức thương hiệu của tổ chức
và cam kết thương hiệu của nhân viên

Phổ biến kiến thức thương hiệu của tổ chức là sự
cung cấp hỗ trợ cho nhân viên các kiến thức và sự
hiểu biết về thương hiệu để thực hành nhiệm vụ và
trách nhiệm của họ (Baker & cộng sự, 2014). De
Chernatony & Cottam (2006) lập luận rằng nền
tảng của một thương hiệu dịch vụ thành công là
nhân viên có kiến thức cao và hiểu rõ về thương
hiệu, và việc nhân viên nắm bắt kiến thức thương
hiệu là chìa khóa để truyền lại cam kết thương
hiệu. Việc phổ biến kiến thức thương hiệu tốt cho
nhân viên sẽ làm cho họ nhận thức hơn về tầm quan
trọng của thương hiệu, đánh giá cao hơn và tin
tưởng cao hơn về giá trị của thương hiệu đó, từ đó
điều chỉnh thái độ và hành vi của họ cho phù hợp
với thương hiệu của công ty (Punjaisri & Wilson,
2017). Vì vậy, giả thuyết sau được đề xuất: 

H1: Phổ biến kiến thức thương hiệu của tổ chức
có ảnh hưởng tích cực đến cam kết thương hiệu của
nhân viên.

2.3. Lãnh đạo định hướng thương hiệu và cam
kết thương hiệu của nhân viên

Lãnh đạo định hướng thương hiệu “cách tiếp
cận của một nhà lãnh đạo để thúc đẩy cấp dưới của
mình hành động vì thương hiệu của công ty, bằng
cách thu hút các giá trị và niềm tin cá nhân của họ”
(Morhart & cộng sự, 2009, trang 123). Burmann &
cộng sự (2008), trong nghiên cứu khám phá của họ,
đã tìm thấy tác động tích cực của phong cách lãnh
đạo định hướng thương hiệu đối với cam kết thương
hiệu của nhân viên. Chiang & cộng sự (2020) còn
phát hiện ra rằng khả năng lãnh đạo chuyển đổi
đặc thù của thương hiệu có liên quan chặt chẽ đến
cam kết thương hiệu đối với nhân viên tuyến đầu
trong ngành du lịch. Do đó, các nhà lãnh đạo có
định hướng thương hiệu sẽ thúc đẩy cam kết thương
hiệu của nhân viên. Vì vậy, giả thuyết sau được đề
xuất:

H2: Lãnh đạo định hướng thương hiệu có ảnh
hưởng tích cực đến cam kết thương hiệu của nhân
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viên.
2.4. Sự hỗ trợ của tổ chức và cam kết thương

hiệu của nhân viên
Sự hỗ trợ của tổ chức được hiểu như là mức độ

tổ chức thể hiện hành vi tích cực đối với nhân viên
(ví dụ: thể hiện sự tôn trọng, hợp tác, giao tiếp tốt,
tin cậy, khuyến khích làm việc hướng tới mục tiêu
chung). Từ quan điểm này, một sự hỗ trợ tích cực sẽ
giúp nhân viên và tổ chức cùng có lợi khi thực hiện.
Theo lý thuyết trao đổi xã hội, cam kết của nhân
viên đối với tổ chức bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi
nhận thức của họ về cam kết của tổ chức đối với
họ (Settoon & cộng sự, 1996). Do đó, giả thuyết
sau cho rằng nhân viên có mức độ hỗ trợ của tổ
chức cao sẽ cam kết hơn với thương hiệu của công
ty và họ sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn để đạt được các
mục tiêu của thương hiệu.

H3: Sự hỗ trợ của tổ chức có ảnh hưởng tích cực
đến cam kết thương hiệu của nhân viên.

3. phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp thu thập số liệu
Bài báo tập trung vào nghiên cứu về nhân viên

đang làm việc tại Sun Spa Resort Quảng Bình.
Theo số liệu nhân sự tại Sun Spa Resort Quảng
Bình vào thời điểm hiện tại có hơn 430 nhân viên
ở 10 bộ phận. Theo nghiên cứu của tác giả có 39
hạng mục câu hỏi, và theo Hair và cộng sự (2013),
mỗi hạng mục câu hỏi cần đạt tối thiểu 5 phiếu trả
lời. Vì vậy, mẫu khảo sát tối thiểu là 195. Tác giả
phát phiếu cho 300 nhân viên đại diện ở nhiều bộ
phận khác nhau của Sun Spa Resport và số phiếu
hợp lệ để xử lý phân tích là 265 nhân viên. Dùng
phiếu điều tra với những câu hỏi đã được chuẩn bị
trước nhằm thu thập ý kiến đánh giá của nhân viên.

3.2. Phương pháp phân tích số liệu
Bài báo sử dụng phương pháp thống kê mô tả

để diễn giải các thông tin, số liệu để hình thành các
kết quả theo các nội dung cần nghiên cứu và kiểm
chứng những giả thuyết đã đề ra và giải quyết các
vấn đề liên quan đến mục tiêu và đối tượng nghiên
cứu. Bài báo cũng sử dụng kiểm định Cronbachs
Alpha, phân tích nhân tố EFA và hệ số tương quan
Pearson để đánh giá mức độ tin cậy của thang đo.
Cuối cùng, bài báo sử dụng phân tích hồi quy nhằm
đánh giá ảnh hưởng các nhân tố đến cam kết
thương hiệu.

3.3. Thang đo
Thang đo tác giả thực hiện trong đề tài là thang

đo Likert với 7 mức độ (1-Hoàn toàn không đồng ý;

7- hoàn toàn đồng ý) và được kế thừa từ các nghiên
cứu trước đây. Thang đo sự phổ biến kiến thức
thương hiệu của tổ chức có 4 biến quan sát được
lấy từ nghiên cứu của Baker & cộng sự (2014).
Lãnh đạo hướng đến thương hiệu có 8 biến quan
sát và Sự hỗ trợ từ tổ chức có 7 biến quan sát được
lấy từ nghiên cứu của King & Grace (2010). Cam
kết thương hiệu của nhân viên có 4 biến quan sát
được lấy từ nghiên cứu của Buil (2016). Hành vi
hướng đến thương hiệu có 16 biến quan sát chia
thành ba khía cạnh: 1) Sẵn sàng hỗ trợ thương hiệu;
2) Nhiệt tình với thương hiệu và 3) Xu hướng phát
triển thương hiệu, được lấy từ nghiên cứu của Xie
& cộng sự (2014). 

4. kết quả nghiên cứu
4.1. Đặc điểm mẫu khảo sát
Trong nghiên cứu này, khảo sát được thực hiện

theo phương pháp phân tầng. Sau khi tiến hành
điều tra, kết quả thu được là 265 phiếu điều tra hợp
lệ. Trong nghiên cứu này, khảo sát được thực hiện
theo phương pháp phân tầng. Sau khi tiến hành
điều tra, kết quả thu được là 265 phiếu điều tra hợp
lệ. Trong 265 người tham gia khảo sát, có tới 171
nữ (chiếm tỷ lệ 59.8%). Về độ tuổi của đối tượng
khảo sát, phần lớn người tham gia khảo sát đều có
tuổi đời còn khá trẻ. Cụ thể là trong 265 nhân viên
tham gia khảo sát thì có 93 người dưới 30 tuổi
(35%), 89 nhân viên từ 31 đến 40 tuổi (34%), số
còn lại là những người từ 41 tuổi trở lên. Đối tượng
khảo sát có thời gian làm việc dưới 1 năm là 61
người chiếm 23%, thời gian làm việc từ 1 – 3 năm
là 60 người chiếm 22%, thời gian làm việc từ 3 -5
năm là 76 người chiếm 29 % và thời gian làm việc
trên 5 năm là 68 người chiếm 26%. Chiếm đa số
đối tượng khảo sát là bộ phận phục vụ nhà hàng 70
người chiếm 26%, nhân viên kinh doanh 17 người
chiếm 6%, bộ phận lễ tân 8 người chiếm 3%, bảo
vệ 23 người chiếm 9%, bộ phận kỹ thuật 18 người
chiếm 7%, đối tượng khảo sát là buồng phòng 49
người chiếm 18%, bộ phận tiếp thị 11 người chiếm
4%, bộ phận kế toán 7 người chiếm 3%, bộ phận
hành chính nhân sự 34 người chiếm 13 %,và đối
tượng khác 28 người chiếm 11 %.

4.2. Mô tả thống kê
Bảng 1 mô tả giá trị trung bình, độ lệch chuẩn

của các biến liên quan trong mô hình cũng như hệ
số tương quan giữa các biến. Hệ số Cronbachs
alpha được in đậm trên đường chéo và các hệ số
này đều thoả mãn yêu cầu vì lớn hơn 0,7. 
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4.3. Kết quả của mô hình hồi quy 
Bảng 2 cho thấy hệ số R2 hiệu chỉnh = 0,699 có

nghĩa biến cam kết thương hiệu được giải thích bởi
các biến độc lập trong mô hình là 66,9% và 33,1%
còn lại là do các nhân tố khác ngoài mô hình ảnh
hưởng đến biến cam kết thương hiệu. Kết quả cho
thấy hệ số phóng đại phương sai (VIF) đều < 2,
vậy mô hình hồi quy tuyến tính bội không có hiện
tượng đa cộng tuyến, mối quan hệ giữa các biến
độc lập không ảnh hưởng đến kết quả giải thích
của mô hình.

Phổ biến kiết thức thương hiệu có mức ý nghĩa
thống kê ở mức 5%, giá trị Sig. < 0,05 với hệ số hồi
quy = 0,027 mang dấu (+) nên có quan hệ thuận
chiều với biến phụ thuộc, vì vậy giả thuyết H1 được
chấp nhận. Biến lãnh đạo hướng đến thương hiệu
có mức ý nghĩa thống kê ở mức 5%, giá trị Sig.
<0,05 với hệ số hồi quy = 0,362 mang dấu (+) nên
có quan hệ thuận chiều với biến phụ thuộc, vì vậy
giả thuyết H2 được chấp nhận. Biến hỗ trợ của tổ
chức có mức ý nghĩa thống kê ở mức 5%, giá trị
Sig. <0,05 với hệ số hồi quy = 0,438 mang dấu (+)
nên có quan hệ thuận chiều với biến phụ thuộc, vì
vậy giả thuyết H3 được chấp nhận.

5. kết luận và hàm ý quản trị
Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc phổ biến kiến

thức thương hiệu có tác động tích cực đến cam kết
thương hiệu của nhân viên. Do đó, các khách sạn
cần phổ biến kiến thức thương hiệu hơn nữa cho
nhân viên thông qua việc một thông điệp rõ ràng về
thương hiệu của khách sạn mình, một thông điệp
súc tích và dễ hiểu để có thể truyền đạt tốt nhất đến
nhân viên. Việc phổ biến kiến thức thương hiệu
cũng có thể thực hiện thông qua các buổi tọa đàm,
về đào tạo, cơ sở thông tin của khách sạn…

Kết quả nghiên cứu cho thấy tinh thần lãnh đạo
cấp trên có ảnh hưởng rất lớn đối với cam kết
thương hiệu của nhân viên. Tuy nhiên tinh thần của
lãnh đạo cấp trên được nhân viên đánh giá chưa
cao. Do đó để nâng cao hành vi của nhân viên thì
lãnh đạo cần luôn phải hành động vì lợi ích mục
tiêu chung của thương hiệu hơn là mục đích cá nhân
và luôn đóng vai trò hàng đầu trong việc xây dựng
thương hiệu tổ chức, và luôn nhấn mạnh tầm quan
trọng của giái trị thương hiệu và thể hiện niềm tin
vào giá trị đó.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, yếu tố về sự hỗ
trợ của tổ chức có sự tác động mạnh mẽ nhất đến
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Trung 
bình

Độ lệch
chuẩn

V1 V2 V3 V4

Phổ biến kiến thức thương hiệu (V1) 4,97 1,20 0.916

Lãnh đạo hướng đến thương hiệu (V2) 4,08 1,06 0,607** 0.929

Hỗ trợ của tổ chức (V3) 4,67 1,39 0,221** 0,112 0.925

Cam kết thương hiệu (V4) 4,79 0,77 0,534** 0,527** 0,630** 0.897

Bảng 1. Bảng mô tả thống kê

Mô hình
Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa

T Sig VIF
B Sai số chuẩn Beta

Hằng số 0,142 0,232 0,610 0,542

Hỗ trợ của tổ chức 0,256 0,022 0,438 11,747 0,000 1,218

Lãnh đạo hướng đến thương hiệu 0,280 0,033 0,362 8,505 0,000 1,593

Phổ biến kiến thức thương hiệu 0,143 0,027 0,229 5,265 0,000 1,653

R2 hiệu chỉnh = 0,699

Bảng 2. Kết quả của mô hình hồi quy
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cam kết và hành vi của nhân viên. Như vậy, nhân
viên khách sạn xem yếu tố về sự hỗ trợ của tổ
chức là quan trọng nhất ảnh hưởng rất lớn đến
hành vi của mình đối với thương hiệu. Do đó để
nâng cao hành vi của nhân viên thì các nhà lãnh

đạo khách sạn cần quan tâm hơn về nhân viên,
hiểu rõ tính chất công việc và phân công nhiệm
vụ công việc rõ ràng cho từng nhân viên. Giúp đỡ,
tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên hoàn thành tốt
công việc của mình n
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ABSTrACT: 
Branding is an indispensable element in hotels, because a strong brand can increase 

customer trust and reduce psychological and financial risks when purchasing products or 
intangible services. This article focuses on assessing the internal factors that affect employees
brand commitment at Sun Spa Resort Quang Binh including: the dissemination of the 
organization's brand knowledge, brand leadership and organizational support. Research results
show that all of the above factors affect employees brand commitment. The article has some
managerial implications to improve employees brand commitment in hotels.
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